ÔN TẬP HÓA 11 CƠ BẢN (TUẦN TỪ 6/4 ĐẾN 11/4)
BÀI TẬP ÔN TẬP ANKEN – ANKADIEN - ANKIN

1. [bookmark: _GoBack]Công thức phân tử nào phù hợp với penten ?
A. C5H8		B. C5H10		C. C5H12		D. C3H6
2. Hợp chất nào là ankin ?
A. C2H2		B. C8H8		C. C4H4		D. C6H6
3. 
Cho phản ứng crackinh : 
X có công thức cấu tạo là                                           
A. CH3 - CH = CH2			B. Xiclopropan
C. CH3 - CH2 - CH3			D. CH  C - CH3
4. Hãy chọn khái niệm đúng về anken.
		A. Những hiđrocacbon có 1 liên kết đôi trong phân tử là anken.
	B. Những hiđrocacbon mạch hở có 1 liên kết đôi trong phân tử là anken.
	C. Anken là những hiđrocacbon có liên kết ba trong phân tử.
	D. Anken là những hiđrocacbon mạch hở có liên kết ba trong phân tử.
5. Cho sơ đồ phản ứng :   But-1-en    X      but-2-en
Công thức cấu tạo có thể của X là
A. CH3 - CH2 - CH2 - CH3		B. CH3 - CH2 - CH2 - CH2Br
C. CH3 - CH2 - CHBr - CH3		D. CH2Br - CHBr - CH2 - CH3
6. Cho etilen tác dụng với dung dịch H2SO4 ở nhiệt độ thường. Sản phẩm là
A. CH3CH2OH				B. CH3CH2OSO3H
	C. CH3CH2SO3H				D. CH2 = CHSO4H
7. Khi dẫn một luồng khí etilen vào nước brom (màu nâu đỏ) thì xảy ra hiện tượng gì ?
A. Không thay đổi gì
B. Tạo kết tủa đỏ
C. Sủi bọt khí			
D. Dung dịch mất màu nâu đỏ
8. Vinyl clorua có thể tham gia phản ứng trùng hợp để tạo ra mấy loại polime ?
		A. 2			B. 3		C. 5		D. 6	
9. Cho 2,24 lít anken lội qua bình đựng dung dịch brom thì thấy khối luợng bình tăng 5,6 g. Anken có công thức phân tử là	
		A. C2H4		B. C3H6		C. C4H8		D. C4H10
10. Ankanđien liên hợp là hiđrocacbon trong phân tử :
A. có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn.
B. có hai liên kết đôi liền nhau.
C. có hai liên kết đôi cách nhau từ 2 liên kết đơn trở lên.
D. có hai liên kết ba cách nhau một liên kết đơn.
11. Hiđrocacbon nào sau đây không có đồng phân cis-trans ?
A. CH3 - CH = CH - CH3		B. CH2 = C = C = CH2
C. CH3 - CH = C = CH - C2H5	D. CH2 = CH - CH = CH - CH3
12. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 hiđrocacbon thu được 17,6 g CO2 và 14,4 g H2O.  m có giá trị là
	A. 32 g		B. 6,4 g		C. 12,8 g	D. 16 g
13. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 1: 2. Công thức phân tử của X là
A. C2H6		B. CH4		C. C2H4		D. C3H6
14. Hiđrocacbon A có 75% C về khối lượng. CTPT của A là
A. CH4		B. C2H4		C. C2H6		D. C3H8
15. Số đồng phân cấu tạo của C4H6 là
A. 8   				            	B. 9                
C. 10    				 	D. 11
16. 
Cho phản ứng : CHCH  +  KMnO4  +  H2O     H2C2O4     + MnO2 + KOH
Hệ số cân bằng trong phương trình hóa học của phản ứng trên lần lượt là
A. 3; 8; 6; 3; 8; 8                			B. 3; 8; 2; 3; 8; 8 	 
C. 3 ; 8; 8; 3; 8; 8				D. 3; 8; 4; 3; 8; 8
17. Số đồng phân thuộc loại ankađien ứng với công thức phân tử C5H8  là
A. 4.				B. 5.		C. 6.			D. 7.
18. Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là
A. CH3CHBrCH=CH2.				B. CH3CH=CHCH2Br.	
C. CH2BrCH2CH=CH2.				D. CH3CH=CBrCH3.
19. Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo là ?
A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n.				B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n. 
	C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n.				D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.
20. Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?     
	A. 1.				B. 2.				C. 3.				D. 4  
	Câu 21: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau :
Tên của X là
	



A. 4-metylpent-2-in.	B. 2-metylpent-3-in.	C. 4-metylpent-3-in.	D. 2-metylpent-4-in.  
Câu 22: Trong số các hiđrocacbon mạch hở sau: C4H10, C4H6, C4H8, C3H4, những hiđrocacbon nào có thể tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3 ?  
A. C4H10 ,C4H8.		B. C4H6, C3H4.	C. Chỉ có C4H6.	D. Chỉ có C3H4. 
Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là:
A. 2,24.			B. 3,36.		C. 4,48.			D. 1,68. 

Câu 23: Cho 1 Ankađien A +  brom(dd)  1,4-đibrom-2-metylbut-2-en. Vậy A là
A. 2-metylbuta-1,3-đien.				C. 3-metylbuta-1,3-đien.
B. 2-metylpenta-1,3-đien.				D. 3-metylpenta-1,3-đien.
Câu 24: Câu nào sau đây sai ?
A. Ankin có số đồng phân ít hơn anken tương ứng.		
B. Ankin tương tự anken đều có đồng phân hình học.	
C. Hai ankin đầu dãy không có đồng phân.	
D. Butin có 2 đồng phân vị trí nhóm chức.
Câu 25: Đốt cháy 1 hiđrocacbon A được 22,4 lít khí CO2 (đktc) và 27 gam H2O. Thể tích O2 (đktc) (l) tham gia phản ứng là:
	A. 24,8.		B. 45,3.		C. 39,2.		D. 51,2.
Câu 26: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?
A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.	     B. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.
C. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.  D. Phản ứng trùng hợp của anken.
Câu 27: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là
A. isohexan.		B. 3-metylpent-3-en.	C. 3-metylpent-2-en.	D. 2-etylbut-2-en.
Câu 28: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
A. ankin.		B. ankan.			C. ankađien.		D. anken.
Câu 29: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?
A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.				C. CH3-CH2-CHBr-CH3.
B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .				D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.
Câu 30: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là:
A. C2H4 và C3H6.	B. C3H6 và C4H8.	C. C4H8 và C5H10.	D. C5H10 và C6H12.
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